PAGE  
GA Tu 09, năm học 2016-2017 - Đặng Trần Hải.        
                                   Tuần 09

Buổi sáng:


Thứ hai ngày 17 tháng 10 năm 2016

< Không có giờ >

Buổi chiều:
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Tiết 1: HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP (3A)

ATGT: Bài 6: An toàn khi đi ô tô, xe buýt.
I. MỤC TIÊU:

- HS biết. Nơi chờ xe buýt (xe khách, xe đò)ø. Thực hiện đúng quy định khi lên xuống xe.
- Biết mô tả nhận xét những hành vi an toàn không an toàn  khi ngồi trên xe buýt (xe khách, xe đò).
- HS biết thực hiện đúng các hành vi an toàn khi đi ô tô, xe buýt.
- Có thói quen thực hiện hành vi an toàn trên các phương tiện giao thông công cộng.
II. CHUẨN BỊ:
· Phiếu giao việc.

· Tranh chụp các loại đường.

· Dụng cụ trò chơi “Ai nhanh, ai đúng”.

· HS sưu tầm ảnh về các loại đường giao thông.

III. LÊN LỚP:

	Họat động của học sinh
	Hoạt động của học sinh

	1). KTBC:

- GV yêu cầu 3HS lên bảng, trả lời 3 câu hỏi: 

+  Đi bộ an toàn là đi ntn?

+  Qua đường an toàn thì phải đi như thế nào?

+  Nêu các bước cần thực hiện khi qua đường?
- GV nhận xét. 

2) Bài Mới: “An toàn khi đi ô-tô xe buýt” 

* Hoạt động 1: An toàn lên, xuống xe buýt.

+ Em nào đã được đi xe buýt?

+ Theo em xe đón khách ở đâu ?

- Giới thiệu tranh.

- Giới thiệu biển số 434 (biển chỉ dẫn bbến xe  buýt)

         + Xe buýt chạy qua những đâu ? 

+ Khi lên xuống xe phải như thế nào ?

* Chú ý: Khi xuống xe không được chạy ngay qua đường.

- Yêu cầu HS lên thực hành động tác lên xuống xe buýt.
* Hoạt động 2: Hành vi an toàn khi ngồi trên xe buýt 

- Xem tranh lựa chọn hành vi đúng sai.

- GV chia lớp theo nhóm.  

- GV treo tranh.
* Kết luận: Khi đi trên xe buýt ta cần thực hiện nếp sống văn minh để không ảnh hưởng đến người khác. Ngồi ngay ngắn không thò đầu, tay ra ngoài cửa sổ.
- Phải bám chắc vào ghế hoặc tay vịn khi xe chuyển bánh. 

- Không để hành lý gần cửa lên xuống hay trên lối đi, không đi lại khi xe đang chạy. 

- Khi xuống xe không xô đẩy và không đi qua đường ngay.

* Hoạt động 3: Bài tập thực hành 

- Chia 4 nhóm YC mỗi nhóm diễn lại 1 trong các tình  huống sau:

1. Một nhóm HS 5 bạn tranh nhau lên xe và tranh nhau ghế ngồi, 1 bạn nhắc các bạn giữ trật tự. Bạn đó sẽ nói như thế nào?

2. Môt cụ già mang một túi to loay hoay mãi chưa lên được xe 2 bạn HS vừa đến để lên xe. Nếu em là 1 trong 2 bạn HS đó em sẽ làm gì?

3. Hai HS đùa nghịch trên xe thấy vậy một bạn nhắc nhở. Theo em bạn ấy sẽ nhắc như thế nào?

4. Một hành khách để 1 túi hành lí to ngay lối đi một HS nhắc nhở và giúp người đó để vào đúng chỗ. Bạn đó sẽ nói thế nào? 

- GV nhận xét tuyên dương.

Kết luận: Khi đi ô tô buýt để đảm bảo an toàn em cần nhớ: ngồi ngay ngắn không thò đầu, tay ra ngoài cửa xe.

3. Củng cố: 

+ Em vừa học an toàn giao thông bài gì?

+ Qua bài em nắm được điều gì?
- Trò chơi đóng vai. 

- GV nhận xét tuyên dương.
GDTT: Chỉ lên xuống xe khi xe đã dừng, không chen lấn nhau.

- Về nhà thực hành, cần có thói quen giữ an toàn khi
đi xe và chuẩn bị bài: "Ôn tập”.
	- 3H trả lời. 

- Lớp theo dõi NX.
- 3 HS nhắc lại đầu bài.
=> Xe đón khách ở bến xe và ở các trạm xe buýt.  
- HS Quan Sát 

=> … Xe chạy theo tuyến đường nhất định và chỉ đỗ ở bến xe để khách lên xuống.

=> Khi xe đã dừng hẳn ta lên xuống thứ tự như xếp hàng vào lớp. Không được chen lấn xô đẩy. Trước khi đặt chân ở bậc lên xuống phải bám vào tay vịn của xe hoặc nắm tay người lớn.

- 2HS thực hành. 

- Lớp nhận xét bổ sung. 
- Lớp quan sát. Phân biệt hành vi đúng sai.
- Các nhóm mô tả hình vẽ trong tranh bằng lời.
- HS thảo luận và nêu ý kiến của nhóm. 

- HS quan sát, thảo luận nêu NX về những hành vi đúng sai.
- HS  lên bảng thể hiện.

- Lớp lắng nghe N/X.
- 4 nhóm cho ý kiến khác nhận xét những hành vi  tốt, xấu, đúng ,sai 

+ An toàn khi đi ô tô xe buýt.

+ Khi đi ô tô buýt để đảm bảo an toàn em cần nhớ: ngồi ngay ngắn không thò đầu, tay ra ngoài cửa xe. Chỉ lên xuống xe khi xe đã dừng, không chen lấn nhau. Không ném vật bỏ ra ngoài cửa xe.





Tiết 2: KĨ NĂNG SỐNG (3A)

< Do GV KNS soạn và dạy >


Tiết 3: TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI (3A)

Ôn tập: Con người và sức khỏe (t1)
I/ MỤC TIÊU:
- Giúp HS củng cố và hệ thống hóa các kiến thức về:
+ Cấutạo ngoài, chứcnăng của các cơquan: hôhấp, tuầnhoàn, bàitiết nước tiểu, thầnkinh.
+ Nên làm gì và không nên làm gì để bảo vệ và giữ vệ sinh các cơ quan: hô hấp, tuần hoàn, bài tiết nước tiểu, thần kinh.
II/ CHUẨN BỊ:
Nội dung các phiếu hỏi cho từng cơ quan ờ vòng 1.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	HOẠT ĐỘNG CỦA  GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. Ổn định, tổ chức lớp.

B. Bài cũ: Vệ sinh thần kinh: 
+ Những việc làm như thế nào thì có lợi cho cơ quan thần kinh? 
+ Trạng thái sức khỏe nào có lợi cho cơ quan thần kinh? 

- Giáo viên NX, đánh giá.

C.Bài mới:

1/. Phần đầu: Khám phá

- Giới thiệu bài, ghi tựa.
2/. Phần hoạt động: Kết nối

Hoạt động 1: Trò chơi “Ai nhanh, ai đúng?” 

* Mục tiêu: 
- Củng cố, hệ thống hóa các kiến thức về cấu tạo ngoài và chức năng của các cơ quan: hô hấp, tuần hoàn, bài tiết nước tiểu, thần kinh.

· Nên làm gì và không nên làm gì để bảo vệ và giữ vệ sinh các cơ quan: hô hấp, tuần hoàn, bài tiết nước tiểu, thần kinh.
* Cách tiến hành:

Bước 1: Tổ chức: GV chia lớp thành  nhóm.

* Vòng 1: Thử tài kiến thức:
· Đội sẽ lên bốc phiếu hỏi về 1 trong 4 cơ quan được học.

Nội dung 4 phiếu hỏi:

● Phiếu 1: “Cơ quan hô hấp”.

   + Hãy lắp thêm bộ phận cần thiết để hoàn thành cơ quan hô hấp trên sơ đồ (2 lá phổi ).

   + Hãy giới thiệu tên, chỉ vị trí sơ đồ và chức năng của các bộ phận của cơ quan hô hấp.

   + Để bảo vệ cơ quan tuần hoàn em nên làm gì và không nên làm gì? (việc không nên - chỉ ra 3 việc ).

● Phiếu 2: “Cơ quan tuần hoàn”.

   + Chỉ vị trí, nói tên và nêu chức năng của các bộ phận của cơ quan tuần hoàn.

   +Chỉ đường đi của vòng tuần hoàn lớn, nhỏ.

   +Để bảo vệ cơ quan tuần hoàn em nên làm gì và không nên làm gì?

● Phiếu 3: “Cơ quan bài tiết nước tiểu”

   + Hãy lắp thêm bộ phận để hoàn thiện sơ đồ cơ quan bài tiết nước tiểu ? 

   + Chỉ vị trí, nói tên và nêu chức năng của các bộ phận trong cơ quan bài tiết nước tiểu?

   + Để bảo vệ cơ quan bài tiết nước tiểu, em xin nêu sự không nên làm gì? ( chỉ ra 3 việc của mỗi việc nên và không nên ).

● Phiếu 4: “Cơ quan thần kinh”

   + Hãy lắp các bộ phận của chính của cơ quan thần kinh vào sơ đồ (não, tủy sống).

   + Chỉ vị trí, nêu tên và chức năng của các bộ phận trong cơ quan thần kinh.

   + Để bảo vệ cơ quan thần kinh, em nên và không nên làm gì? 

* Vòng 2: Giải ô chữ:
· Các đội sẽ được chọn hàng ngang để giải đáp 

Bước 2: GV tổ chức cho HS cả lớp chơi.

· GV nhận xét các đội chơi.

Bước 3: Giáo viên giúp HS củng cố kiến thức (hoạt động cả lớp) bằng hệ thống câu hỏi sau:

  + Chúng ta đã được học mấy cơ quan trong cơ thể?

  + Em hãy nêu chức năng chính của các cơ quan đó?

  + Để bảo vệ cơ quan hô hấp (tuần hoàn, bài tiết nước tiểu, thần kinh), em nên làm gì và không nên làm gì?

D. Nhận xét – Dặn dò:
- GV nhận xét tiết học.

- Chuẩn bị bài: Ôn tập và kiểm tra: Con người và sức khỏe (tiếp theo).
	- Ổn định, hát đầu giờ.
· Học sinh trả lời.

- HS lắng nghe.

- Học sinh chia nhóm.
- Đại diện các nhóm lên bốc phiếu và thảo luận.

- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- HS nêu.

- HS chỉ vào sơ đồ.
- HS thực hiện (thêm 2 quả thận, bàng quang).
· HS cả lớp (5-6 HS) trả lời.
· HS dưới lớp theo dõi, nhận xét, bổ sung.
- HS chỉ ra 3 việc nên và 3 việc không nên.

- Cả lớp theo dõi và trả lời câu hỏi.

+ Cơ quan thần kinh, tuần hoàn, hô hấp, bài tiết. Và nêu chức năng của từng cơ quan.





Buổi sáng + chiều:

Thứ ba ngày 18 tháng 10 năm 2016
< Không có giờ >


Buổi sáng:

Thứ tư ngày 19 tháng 10 năm 2016

Tiết 1: TOÁN (3C)

Đề-ca-mét. Héc-tô-mét.
I. Mục tiêu: 
- Nắm được tên gọi, kí hiệu của Đề- ca- mét, Héc- tô- mét.
- Biết được quan hệ giữa Đề- ca- mét, Héc- tô- mét.
- Biết đổi từ Đề- ca- mét, Héc- tô- mét ra mét.
II. Đồ dùng dạy – học:
GV: Bảng phụ viết sẵn bài tập 1
III. Các hoạt động dạy- học:
A. Kiểm tra bài cũ:

- GV hỏi: Em đã học các đơn vị đo độ dài nào?
- 1-2 HS trả lời, HS khác nhận xét.
- 2 HS lên bảng, lớp làm nháp bài tập sau: 
Điền số thích hợp vào chỗ chấm

1 m =… dm                    
1 km  =… m

1 m = … cm                  
1 m  =  … mm
B. Bài mới:
C. Giới thiệu bài: (1-2 p).

- GV giới thiệu đơn vị đo độ dài dam, hm: (10- 12p)
	a. Đề- ca- mét:

- Để đo độ dài, còn dùng đơn vị đo đề- ca mét, viết tắt là dam

-  Giới thiệu: 1 dam =10 m

                   ước lượng:

- Đọc cho HS viết: 2 dam, 3 dam

b. Héc- tô- mét:

- Cách tiến hành như phần a

c. Thực hành ( 18- 20 p )

Bài 1: (dòng 1,2,3)

Chốt: Mối quan hệ giữa các đơn vị

Bài 2: (dòng 1,2 )

b. Yêu cầu HS đọc mẫu rồi tự làm

- Hướng dẫn cả lớp nhận xét

Chốt: Bài 2 giúp ta biết đổi từ dam, hm ra m

Bài 3: (dòng 1,2)

- Gv GV nhận xét đánh giá bài làm của HS

- Chốt: Khi +, - các số có kèm theo  đơn vị đo…
	- HS nhắc lại

-  Vài HS nhắc lại sau đó ước lượng 

     1 dam khoảng bằng……
- 2 HS lên bảng, cả lớp viết nháp.
- HS làm ra nháp sau đó 2 em lên bảng. 

- HS đọc phần a, đọc phần nhận xét.
- 2 HS làm trên bảng phụ, cả lớp làm nháp sau đó dán bài trên bảng lớp.
- 1 HS đọc lại kết quả đúng.
- Cả lớp chữa bài.
- HS đọc mẫu rồi tự làm vào vở.
- 2 em HS làm trên bảng lớp.
- Chữa bài, 

* HS làm xong làm tiếp các phần còn lại


          C. Tổng kết; (2- 3 p)
          - Củng cố:          + Đề- ca- mét; Héc- tô- mét viết tắt ntn?

                                    + 1dam= ...m; 1hm = ... m?

          - Dặn dò HS về xem lại bài, đọc trước bài sau.

Tiết 2: ĐẠO ĐỨC (3C)

Chia sẻ vui buồn cùng bạn (t1)
I. Mục tiêu:

- Biết được bạn bè cần phải chia sẻ với nhau khi có chuyện vui, an ủi động viên khi bạn gặp chuyện buồn.


-  Nêu được một vài việc làm cụ thể chia sẻ vui buồn cùng bạn.


-  HS biết chia sẻ vui buồn cùng bạn trong cuộc sống hàng ngày. 

II.Tài liệu và phương tiện


GV+ HS: Các câu chuyện, bài thơ, bài hát…, về tình bạn, về sự cảm thông, chia sẻ vui buồn cùng bạn.

III.Các hoạt động dạy học
1. KTBC: (5 ph)
2. Bài mới: (25 ph)
	* Khởi động: ( 2-3 p )

* Hoạt động 1: Thảo luận phân tích tình huống

- GV giới thệu tình huống

- KL: Khi bạn buồn cần động viên, an ủi…

* Hoạt động 2:  Đóng vai

- Chia nhóm, nêu yêu cầu

- HS cả lớp nhận xét, rút kinh nghiệm

=> Kết luận:
+ Khi bạn có chuyện vui cần chúc mừng, chung vui với bạn.

+ Khi bạn có chuyện buồn cần an ủi, động viên và giúp bạn bằng những việc làm phù hợp với khả năng.

* Hoạt động 3: Bày tỏ thái độ

- GV lần lượt đọc từng ý kiến.

- Thảo luận về lý do HS có thái độ tán thành, không tán thành hoặc lưỡng lự đối với từng ý kiến.

=> Kết luận:

+ Các ý kiến a,c,d,đ,e là đúng

+ ý kiến b là sai.
	- Hát bài: Lớp chúng ta đoàn kết

- HS quan sát tranh, nêu nội dung tranh

- HS thảo luận nhóm nhỏ về các cách ứng xử  trong tình huống và phân tích kết quả của mỗi cách 

ứng xử sau đó 4 HS trình bày
- HS thảo luận, xây dựng kịch bản

và chuẩn bị đóng vai

- Các nhóm lên đóng vai

- HS cả lớp nhận xét, rút 

kinh nghiệm.

- HS suy nghĩ và bày tỏ thái độ 

tán thành hay không tán thành 

hoặc lưỡng lự bằng cách giơ các 

tấm bìa màu xanh, màu đỏ,

màu trắng.


         * Củng cố – dặn dò.3’

         - Khi biết bạn bè có chuyện vui hay chuyện buồn em cần làm gì?

         - GV nhận xét tiết học.

         - Hướng dẫn thực hành: Về nhà sưu tầm các truyện, ca dao, tục ngữ …. nói về tình bạn.


Tiết 3: TIẾNG VIỆT (3C)

Ôn tập giữa học kì I (t5)
I. Mục tiêu:
- Biết được bạn bè cần phải chia sẻ với nhau khi có chuyện vui, an ủi động viên khi bạn gặp chuyện buồn.
-  Nêu được một vài việc làm cụ thể chia sẻ vui buồn cùng bạn.
-  HS biết chia sẻ vui buồn cùng bạn trong cuộc sống hàng ngày.
II. Tài liệu và phương tiện:

- GV+ HS: Các câu chuyện, bài thơ, bài hát…, về tình bạn, về sự cảm thông, chia sẻ vui buồn cùng bạn.
III.Các hoạt động dạy học:

- KTBC: (5 ph)
- Bài mới: (25 ph)
	* Khởi động: (2-3 p)

* Hoạt động 1: Thảo luận phân tích tình huống

- GV giới thiệu tình huống.
=> Kết luận: Khi bạn buồn cần động viên, an ủi…

* Hoạt động 2: Đóng vai

- Chia nhóm, nêu yêu cầu.
- GV khuyến khích HS cả lớp nhận xét, rút kinh nghiệm.
=> Kết luận: 
+ Khi bạn có chuyện vui cần chúc mừng, chung vui với bạn.

+ Khi bạn có chuyện buồn cần an ủi, động viên và giúp bạn bằng những việc làm phù hợp với khả năng.

* Hoạt động 3: Bày tỏ thái độ

- GV lần lượt đọc từng ý kiến.

- Thảo luận về lý do HS có thái độ tán thành, không tán thành hoặc lưỡng lự đối với từng ý kiến.

=> Kết luận:

+ Các ý kiến a,c,d,đ,e là đúng

+ Ý kiến b là sai.
	- Hát bài: Lớp chúng ta đoàn kết.
- HS quan sát tranh, nêu nội dung tranh.
- HS thảo luận nhóm nhỏ về các cách ứng xử  trong tình huống và phân tích kết quả của mỗi cách ứng xử sau đó 4 HS trình bày.
- HS nhận nhóm, chuẩn bị thảo luận.
- HS thảo luận, xây dựng kịch bản và chuẩn bị đóng vai.
- Các nhóm lên đóng vai.
- HS cả lớp nhận xét, rút kinh nghiệm.

- HS suy nghĩ và bày tỏ thái độ tán thành hay không tán thành hoặc lưỡng lự bằng cách giơ các tấm bìa màu xanh, màu đỏ, màu trắng.


          * Củng cố – dặn dò. (3’)
          - GV hỏi: Khi biết bạn bè có chuyện vui hay chuyện buồn em cần làm gì?

          - GV nhận xét tiết học.

          - Hướng dẫn thực hành: Về nhà sưu tầm các truyện, ca dao , tục ngữ …. nói về tình bạn.


Tiết 4: TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI (3C)

Ôn tập: Con người và sức khỏe (t1)
< Soạn dạy như tiết 3 lớp 3A chiều thứ 2 ngày 17/10/2016>


Buổi chiều:

Thứ tư ngày 19 tháng 10 năm 2016

Tiết 1: TIẾNG VIỆT (2A)

Ôn tập giữa học kì I (t4)
I- Mục tiêu:
- Tiếp tục cho hs  luyện đọc đúng, rõ ràng các đoạn (bài) tập đọc đã học trong 8 tuần đầu (phát âm rõ tốc độ đọc khoảng 35 tiếng/ phút). Hiểu nội dung chính của từng đoạn, nội dung của cả bài; trả lời được câu hỏi về nội dung bài tập đọc. Thuộc khoảng 2 đoạn (hoặc bài) thơ đã học. (HS đọc tương đối rành mạch đoạn văn, đoạn thơ tốc độ đọc trên 35 tiếng/ phút).
- Mức độ yêu cầu về kỹ năng như tiết 1. Luyện viết chính tả bài: Cân voi. Rèn kĩ năng nghe viết.
- GDHS sáng tạo, chủ động học tập; lòng khâm phục sự thông minh của Lương Thế Vinh.
II- Đồ dùng: Bảng phụ, phiếu.
III. Các hoạt động dạy học
1. Giới thiệu bài: (1-2')
2. Kiểm tra đọc: (10’) 

5  -  7 em   ( thực hiện như tiết 1 )

	- Yêu cầu HS lên bốc thăm chọn bài đọc. 
- GV theo dõi, đánh giá từng HS lên đọc.
     3. Chính tả: (25’)
     - GV đọc bài: Cân voi.
     - Ghi lại tên riêng của nhân vật có trong bài.

     - HS nêu chữ khó và viết bảng con: thuyền, mức chìm,…

     - Giải nghĩa từ: sứ thần, Trung Hoa, Lương Thế Vinh.
     + Sứ thần thử tài Lương Thế Vinh như thế nào?
     + Em thấy Lương Thế Vinh là người như thế nào?

     + GDKNS về lòng sáng tạo và sự thông minh....

     + Bài viết có mấy câu ?

     - Viết vở.
     - GV đọc bài cho HS viết vào vở; theo dõi và uốn nắn HS.

      - GV đọc bài cho HS soát lỗi

     4. Củng cố, dặn dò: (3’) 
	- HS lần lượt lên bốc thăm, xem lại bài vừa chọn 2'.
- HS được bốc thăm lên đọc một đoạn hoặc cả bài, trả lời câu hỏi trong phiếu yêu cầu.

- HS khác lắng nghe, nhận xét.
- HS nghe, 2 HS đọc lại bài.
- Lương Thế Vinh.
- 1 HS lên bảng viết.
- HS nêu.
- Bài viết có 4 câu.
- HS viết vở.

- HS soát lỗi.



- Tìm câu văn có từ chỉ hoạt động trong đoạn văn trên?


- Nhận xét giờ học.

 - HS tiếp tục luyện đọc, hoc thuộc lòng.


Tiết 2: TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI (2A)

Đề phòng bệnh giun.
I. Mục tiêu:

- Nêu được nguyên nhân và biết cách phòng tránh bệnh giun.


- Biết được tác hại của giun đối với sức khỏe.
II. CÁC KỸ NĂNG SỐNG CƠ BẢN.
- Kỹ năng ra quyết định: nên và không nên làm gì để phòng bệnh giun.
- Kỹ năng tư duy phê phán: phê phán những hành vi ăn uống không sạch sẽ, không đảm bảo vệ sinh- gây ra bệnh giun.
- Kỹ năng làm chủ bản thân: có trách nhiệm với bản thân đề phòng bệnh giun.
III. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC.
- Tranh, bảng phụ, bút dạ.
- SGK.

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Hoạt động của Thầy
	Hoạt động của Trò

	1. Khởi động:
2. Bài cũ: Ăn, uống sạch sẽ.

+ Để ăn sạch chúng ta cần làm gì?

+ Làm thế nào để uống sạch?

· GV nhận xét.

3. Bài mới: 

a/ Khám phá

- Hát bài Con cò. 

+ Bài hát vừa rồi hát về ai? 

+ Trong bài hát ấy chú cò bị làm sao?

+ Tại sao chú cò bị đau bụng?

=> Chú cò trong bài hát ăn quả xanh, uống nước lã nên bị đau bụng. Bởi vì chú cò ăn uống không sạch, trong đồ ăn, nước uống có chất bẩn, thậm chí có trứng giun, chui vào cơ thể và làm cho chú cò nhà ta bị đau bụng. Để phòng tránh được bệnh nguy hiểm này, hôm nay thầy sẽ cùng với các em học bài: Đề phòng bệnh giun.
b/ Kết nối:
( Hoạt động 1: Tìm hiểu về bệnh giun.

( Mục tiêu: Nhận biết triệu chứng nhiễm giun.

( ĐDDH: Phiếu thảo luận.

- Yêu cầu các nhóm hãy thảo luận theo các câu hỏi sau:

+ Nêu triệu chứng của người bị nhiễm giun.
+ Giun thường sống ở đâu trong cơ thể?

+ Giun ăn gì mà sống được trong cơ thể người?
+ Nêu tác hại do giun gây ra.
- Yêu cầu các nhóm trình bày.

- GV chốt kiến thức.

( Hoạt động 2: Các con đường lây nhiễm giun.

( Mục tiêu: Hiểu được nhiễm giun qua thức ăn chưa sạch.

( ĐDDH: Tranh.

* Bước 1: Yêu cầu thảo luận cặp đôi câu hỏi sau: Chúng ta có thể bị lây nhiễm giun theo những con đường nào?
* Bước 2:

- Treo tranh vẽ về: Các con đường giun chui vào cơ thể người.

- Yêu cầu đại diện các nhóm lên chỉ và nói các đường đi của trứng giun vào cơ thể người.

* Bước 3: 

- GV chốt kiến thức: 
+ Trứng giun có nhiều ở phân người. Nếu ỉa bậy hoặc hố xí không hợp vệ sinh, trứng giun có thể xâm nhập vào nguồn nước, vào đất hoặc theo ruồi nhặng bay khắp nơi, đậu vào thức ăn, làm người bị nhiễm giun.

+ Không rửa tay sau khi đi đại tiện, tay bẩn lại sờ vào thức ăn, đồ uống.

+ Người ăn rau nhất là rau sống, rửa rau chưa sạch, trứng giun theo rau vào cơ thể.

c/. Thực hành

( Hoạt động 3: Đề phòng bệnh giun

( Mục tiêu: Biết tự phòng bệnh giun.

( Phương pháp: Trực quan, vấn đáp.

( ĐDDH: SGK.

* Bước 1: Làm việc cả lớp.

- GV chỉ định bất kì.

* Bước 2: Làm việc với SGK.

- GV yêu cầu HS giải thích các việc làm của các bạn HS trong hình vẽ:

- Các bạn làm thế để làm gì?

+ Ngoài giữ tay chân sạch sẽ, với thức ăn đồ uống ta có cần phải giữ vệ sinh không?

+ Giữ vệ sinh như thế nào?
* Bước 3: GV chốt kiến thức: Để đề phòng bệnh giun, cần:

1. Giữ vệ sinh ăn chín, uống sôi, uống chín, không để ruồi đậu vào thức ăn.

2. Giữ vệ sinh cá nhân: Rửa tay trước khi ăn, sau khi đi đại tiện, cắt ngắn móng tay…

3. Sử dụng hố xí hợp vệ sinh. U phân hoặc chôn phân xa nơi ở, xa nguồn nước, không bón phân tươi cho hoa màu, … không đại tiện bừa bãi

4. Củng cố – Dặn  dò 
+ Để đề phòng bệnh giun, ở nhà em đã thực hiện những điều gì?

+ Để đề phòng bệnh giun, ở trường em đã thực hiện những điều gì?

Chuẩn bị: Ôn tập con người và sức khoẻ.
	- Hát

=> Rửa sạch tay trước khi ăn.

=> Rửa rau quả sạch, gọt vỏ.

=> Đậy thức ăn không để ruồi đậu lên thức ăn.

=> Hát về chú cò.

=> Chú cò bị đau bụng.

=> Vì chú cò ăn quả xanh, uống nước lã.

- 1, 2 HS nhắc lại tên đề bài.

- HS các nhóm thảo luận.
=> Triệu chứng: Đau bụng, buồn nôn, ngứa hậu môn, …

=> Sống ở ruột người.

=> Ăn các chất bổ, thức ăn trong cơ thể người.

=> Sức khoẻ yếu kém, học tập không đạt hiệu quả, …

- Các nhóm HS trình bày kết quả.

- Các nhóm chú ý lắng nghe, nhận xét, bổ sung.

- HS nghe, ghi nhớ.

- HS thảo luận cặp đôi. Chẳng hạn:

=> Lây nhiễm giun qua con đường ăn, uống.

=> Lây nhiễm giun theo con đường dùng nước bẩn…
- Đại diện các nhóm HS lên chỉ và trình bày.

- HS nghe, ghi nhớ.

- Mỗi cá nhân HS nói 1 cách để đề phòng bệnh giun (HS được chỉ định nói nhanh)

- HS mở sách trang 21.

- Hình 2: Bạn rửa tay trước khi ăn.

- Hình 3: Bạn cắt móng tay.

- Hình 4: Bạn rửa tay bằng xà phòng sau khi đi đại tiện.

=> Để đề phòng bệnh giun.

=> Có.
=> Phải ăn chín, uống sôi.

- HS tiếp tục nghe và ghi nhớ.
- Cá nhân HS trả lời.





Tiết 3: TOÁN* (2A)

Luyện tập
I. Mục tiêu : 


- Củng cố làm tính, giải toán với các số đo đơn vị là lít, kg, dm.


- Rèn kĩ năng làm tính, giải toán với các số đo đơn vị là lít, kg, dm.

II. Đồ dùng : 


GV:- Bảng phụ

III. Các hoạt động dạy học :

A. Hướng dẫn hs làm bài tập.33-35’

	Bài 1: Tính

- Nêu y/c bài tập?

     16l + 15l =           17l + 13l =

     28l - 17l =            35l - 14l =

     18kg + 35kg =      59kg + 14 kg =

          Bài 2: Điền vào chỗ chấm <, > ,=

          - Nêu y/c bài tập?

     16l…12l + 9l          18l + 15l…45l

     34l + 17l….50l

     27kg + 2kg…..48kg.

     * 23l + 18l….28l + 13l

     * 45 dm - 13dm…27 dm + 13 dm.

          Bài 3: GV treo bảng phụ.
     - Phân tích bài?

     - Nêu dạng toán?

     Mẹ đi chợ mua được 19 kg gạo nếp và gạo tẻ. Trong đó có 7 kg gạo nếp. Hỏi có bao nhiêu kg gạo tẻ?

     - GVKL: Củng cố cách giải và dạng toán đã làm. Hs chú ý phần tóm tắt tranh nhầm lẫn .

          Bài 4: 

     - Gv treo bảng phụ.
     Mẹ đi chợ mua gạo, trong đó gạo tẻ 19kg, gạo nếp ít hơn gạo tẻ 7kg. Hỏi có bao nhiêu kg gạo nếp?

     - GV hướng dẫn hs dạng bài toán khác với bài toán lúc trước để hs không bị nhầm.

          Bài 5:

     - Phân tích bài?
     Có một cân 2 đĩa và 1 quả cân 1kg, 1 túi gạo3kg. làm thế nào qua một lần cân  để lấy ra được 2kg gạo?
     - GV gợi ý cách cân.
	- 2 HS  lên bảng làm. 

- Cả lớp làm bảng con.

- HS đọc đề bài, nêu cách làm.
- HS tự làm vào vở.
- Hs nhanh hơn làm thêm phần* chữa bài.

- HS đọc bài 

- Tóm tắt bài toán 

- Giải bài toán vào vở.

- HS  đọc bài toán. Tìm hiểu bài toán, xác định dạng bài toán.
- HS so sánh điểm giống và khác nhau giữa hai bài toán.

- Tự tóm tắt, giải bài toán.
- HS  đọc bài, 

- Nêu cách cân, chữa bài

=> Để cân thăng bằng đặt quả cân 1kg lên 1 đĩa cân, sau đó đổ gạo vào đĩa cân thứ 2, sao cho cân thăng bằng ta sẽ có 1kg gạo. Vậy qua lần thứ nhất túi gạo còn lại  2kg. Vì 3 - 1 = 2 (kg).


B. Củng cố dặn dò:(2-3')


- Dặn dò hs xem lại các bài tập.


Buổi sáng:

Thứ năm ngày 20 tháng 10 năm 2016

Tiết 1: TIN HỌC (4B)

Em tập vẽ

Bài 9: Vẽ hình elip, hình tròn (t1).
I. Mục đích yêu cầu:

- Sau khi học xong bài  này các em có khả năng:

- Kết hợp các hình e – lip, hình tròn với các nét vẽ khác để tạo được những hình ảnh vẽ thực hơn

- Thể hiện tính tích cực, chủ động sáng tạo và cẩn thận trong quá trình vận dụng các công cụ vẽ.
II. Chuẩn bị:


- Giáo viên: Giáo án.


- Phương tiện dạy học: SGK, ảnh minh hoạ và các đồ dùng hỗ trợ khác.


- Học sinh: Vở ghi và bút ghi.

III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Kiểm tra bài cũ: Đặt câu hỏi:
 - Cách chọn màu vẽ và màu nền.

 - Nhắc lại các thao tác khi sao chép hình.

 - Nhận xét và đánh giá.

2. Bài mới: Để tiếp tục chương trình vẽ, thầy sẽ hướng dẫn cho các em cách vẽ hình tròn, hình e - lip. 
* Các hoạt động:

a. Hoạt động 1:  Vẽ hình e - lip, hình tròn:
* Cách vẽ hình e-lip:

 + Nhắp chọn công cụ [image: image1.png]


 trong hộp công cụ.

 + Nhắp chuột để chọn một trong ba kiểu vẽ hình e -lip ở phía dưới hộp công cụ.

+ Kéo thả chuột theo hướng chéo tới khi được hình em muốn rồi thả chuột.

* Cách vẽ hình tròn:

- Để vẽ hình tròn em nhấn giữ phím Shift trong khi kéo thả chuột. Chú ý thả nút chuột trước khi thả phím Shift.

- Có 3 kiểu vẽ hình e-lip, hình tròn giống như khi vẽ hình chữ nhật.
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b. Hoạt động 2:  

TH1: Sử dụng công cụ hình e-lip vẽ hình minh họa hệ mặt trời.

[image: image3.png]



- Cách vẽ: 

Dùng công cụ e-lip vẽ 3 hình e-lip và 4 hình tròn, thêm một vài nét thẳng để tạo hình mặt trời.

- Làm mẫu.
TH2: Dùng công cụ hình e-lip và công cụ đã học để vẽ hình sau:
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- Cách vẽ:  

+ Dùng công cụ e-lip vẽ hình 1. 

+ Dùng công cụ sao chép để sao chép hình 1 thành hình 2, hình 2 thành hình 3, hình 3 thành hình 4.

+ Thêm một số nét vẽ nữa cho phù hợp.

- Làm mẫu cho học sinh quan sát.
	- Trả lời.

- Trả lời.

- Nhận xét.

- Chú ý lắng nghe.

- Ghi bài vào vở.

- Chú ý lắng nghe + ghi vào vở.

- Quan sát hình mẫu.

- Quan sát thao tác của giáo viên + thực hành.

- Xem hình mẫu.

- Quan sát thao tác của giáo viên + thực hành.




IV. Củng cố - dặn dò:

- Nhắc lại cách vẽ hình e-lip, hình tròn.

- Ôn lại cách vẽ hình e-lip, hình tròn để tiết sau thực hành


Tiết 2: TIN HỌC (4B)

Em tập vẽ

Bài 9: Vẽ hình elip, hình tròn (t2).

I. Mục tiêu:

Sau khi học xong bài  này các em có khả năng:

- Kết hợp các hình e – lip, hình tròn với các nét vẽ khác để tạo được những hình ảnh vẽ thực hơn.
- Thể hiện tính tích cực, chủ động sáng tạo và cẩn thận trong quá trình vận dụng các công cụ vẽ.
II. Chuẩn bị:


- Giáo viên: Giáo án.


- Phương tiện dạy học: SGK, ảnh minh hoạ và các đồ dùng hỗ trợ khác.


- Học sinh: Vở ghi và bút ghi.

III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Kiểm tra bài cũ: Đặt câu hỏi:
 - Cách chọn màu vẽ và màu nền.

 - Nhắc lại các thao tác khi sao chép hình.

 - Nhận xét và cho điểm.

2. Bài mới: Để củng cố lại cách vẽ hình tròn và hình e – lip, hôm nay thầy sẽ cho các em một số bài thực hành dùng công cụ vẽ hình tròn, hình e - lip. 
* Các hoạt động:

c. Hoạt động 3:  Thực hành:

TH3: Vẽ lọ hoa và hoa như hình.
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- Cách vẽ: 

+ Dùng công cụ đường cong và e-lip để vẽ.

+ Thực hiện sao chép hình 1 thành thành hình 2, hình 2 thành hình 3.

- Làm mẫu.

d. Hoạt động 4:  Thự hành:

TH4: Vẽ mắt kính.
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- Cách vẽ:

+ Dùng công cụ hình e-lip để vẽ đường tròn.

+ Dùng công cụ đường cong để vẽ gọng kính.

+ Thực hiện sao chép hình 1 thành hình 2, hình 2 thành hình 3.

- Làm mẫu.
	- Trả lời.

- Trả lời.

- Nhận xét.

- Chú ý lắng nghe.

- Xem hình mẫu.

- Quan sát thao tác của giáo viên và thực hành.

- Xem hình mẫu.

- Quan sát thao tác của giáo viên + thực hành.


IV. Củng cố - dặn dò:

- Nhắc lại cách vẽ hình e-lip, hình tròn.

- Xem trước bài  “Vẽ tự do bằng cọ vẽ, bút chì”

Tiết 3+4: TIN HỌC (4A)

Em tập vẽ

Bài 9: Vẽ hình elip, hình tròn (t1+2)

< Soạn dạy như tiết 1+2 lớp 4B >

Buổi chiều:

Thứ năm ngày 20 tháng 10 năm 2016

Tiết 1+2: TIN HỌC (3C)

Bài 8: Trò chơi Sticks (t1+2).
I. MỤC TIÊU: 

- Đây là trò chơi giúp học sinh luyện sử dụng chuột:    

- Trò chơi này đòi hỏi học sinh di chuyển và nháy chuột càng nhanh càng tốt, tốc độ nhanh và độ chính xác cao hơn nhiều so với hai trò chơi trước.

2. Đồ dùng: Máy tính, phần mềm trò chơi sticks. 

3. Hoạt động dạy và học:



	Hoạt động dạy
	Hoạt động học
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 Bài cũ:

 - Nêu cách khởi động trò chơi Dots
                   + Gọi 1 học sinh trả lời.

                   + Giáo viên kết luận và cho điểm.
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Bài mới:

Bài 3: Trò chơi sticks

· GV đọc trong SGK, cả lớp lắng nghe và theo dõi.

· Gv hỏi: Cách khởi động trò chơi?

· Hs thảo luận theo nhóm đôi.

· Đại diện các nhóm trả lời.
· GV kết luận.

· GV cho HS đọc trong SGK rồi suy nghĩ và trả lời câu hỏi.

· Hãy nêu quy tắc chơi trò chơi?

· Thảo luận nhóm.
· Đại diện các nhóm trả lời.
· GV kết luận và ghi lên bảng.

- Gv hướng dẫn cách thoát trò chơi.
	- 1 học sinh lên bảng trả lời.

Hoạt động 1: Giới thiệu bài.
        - GV nêu mục tiêu của bài học.

Hoạt động 2: Khởi động trò chơi sticks.
        - HS trả lời.

               - Nháy đúp biểu tượng sticks [image: image9.png]L
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               - HS khác nhận xét và bổ sung.

Hoạt động 3: Quy tắc chơi.
- HS trả lời.

· Các que có màu sắc khác nhau xuất hiện trên màn hình với tốc độ nhanh dần. Que xuất hiện sau có thể đè lên que đã có.

· Nếu đưa chuột vào que không bị que nào đè lên thì con trỏ chuột từ hình mũi tên [image: image10.png]21 Document!
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 thành hình dấu +. Nếu nháy chuột thì que đó biến mất.
· Nhiệm vụ của các em là nháy chuôt nhanh và chính xác để làm biến mất hết que.
2. Thoát Khỏi Chương Trình Trò Chơi Sticks
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 ở góc trên bên phải màn hình.



Củng cố, dặn dò:  GV nhắc lại các ý chính của bài, dặn dò học sinh về nhà học bài.

Tiết 3: THỦ CÔNG (3C)

Ôn tập chương I: Phối hợp gấp, cắt, dán hình (t2)

I. Mục đích – yêu cầu:

· Ôn tập, củng cố được  kiến thức, kỹ năng phối hợp gấp, cắt, dán một để làm đồ chơi.

·  Làm được ít nhất hai đồ chơi

· HS khéo tay : - Làm được ít nhất 3 đồ chơi đã học. Có thể làm được sản phẩm mới có tính sáng tạo.

II. Đồ dùng dạy – học:

· Các mẫu của các bài trước.

IV. Các hoạt động dạy – học:

	Thời gian
	Nội dung dạy học

	
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	25’

8’

2’
	 * Nội dung bài kiểm tra: 

 - Đề kiểm tra: “Em hãy gấp hoặc phối hợp gấp, cắt, dán một trong những hình đã học ở chương I”.

 - GV nêu mục đích, yêu cầu của bài kiểm tra.

 - Trước khi kiểm tra, GV gọi HS nhắc lại tên các bài đã học trong chương I. Sau đó GV cho HS quan sát lại các mẫu.

 - Sau khi HS hiểu rõ mục đích yêu cầu, GV tổ chức cho HS làm bài kiểm tra qua thực hành gấp, cắt, dán một trong những sản phẩm đã học trong chương. Trong quá trình HS thực hiện bài thực hành, GV quan sát, giúp đỡ những HS còn lúng túng để các em hoàn thành bài kiểm tra.

* Đánh giá:

- Đánh giá sản phẩm của HS theo 2 mức độ:

+ Hoàn thành (A) – SGV tr.212.

+ Chưa hoàn thành (B) – SGV tr.212.

* Củng cố - dặn dò:

- GV nhận xét sự chuẩn bị bài, tinh thần thái độ học tập, kết quả thực hành của HS.

- Dặn dò HS giờ học sau mang giấy thủ công, giấy nháp, bút màu, kéo thủ công để học bài “Cắt, dán chữ cái đơn giản”.
	- HS làm bài kiểm tra thực hành gấp, cắt, dán một trong những sản phẩm đã học trong chương.

- HS nêu lại yêu cầu kiểm tra.
- HS nhắc lại các bài đã học trong chương I.

- HS làm bài kiểm tra.
- HS nghe và rút kinh nghiệm.

- HS nghe và ghi nhớ.



Buổi sáng:

Thứ sáu ngày 21 tháng 10 năm 2016

Tiết 1+2: TIN HỌC (5B)
Em tập vẽ

Bài 9: Vẽ tranh theo đề tài (t1+2)
1. Mục đích - yêu cầu:

- HS nhớ lại cách khởi động phần mềm Paint, các bước sao chép, di chuyển hình.


- Nhớ lại các bước để vẽ hình chữ nhật, hình vuông, hình elíp, hình tròn.


- Thực hành vẽ tranh đề tài tự chọn: môi trường, giao thông, ước mơ,... (có thể đề tài khác do các em tự chọn).

2. Kiểm tra bài cũ (5'): 


GV yêu cầu HS nhắc lại các thao tác vẽ hình, cách sử dụng các công cụ vẽ, cách lấy màu vẽ,... để vẽ.

3. Thực hành (35’)


- GV giới thiệu một số bức tranh vẽ của các bạn HS lớp trước được vẽ bằng phần mềm Paint đã học. Cho  HS  nhận xét  cách  vẽ, phân tích hình vẽ, dự đoán cách sử dụng công cụ vẽ để vẽ các chi tiết của bức tranh.

[image: image12.jpg]
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- Vẽ bài thực hành tự do theo ý thích, chủ đề vẽ tranh đề tài: môi trường, an toàn giao thông,... (có thể đề tài khác do các em tự chọn).


- Học sinh có sự sáng tạo trong bức tranh vẽ của mình.


- GV hướng dẫn HS kém, bao quát lớp.


- GV cùng HS nhận xét đánh giá những bài vẽ sinh động.


- Biểu dương lớp.


4. Củng cố,  dặn dò(3’)

- Công cụ kính lúp để phóng to hình vẽ lên 2x, 6x, 8x.

- Các bước phóng to và thu nhỏ hình.

- Để hiển thị dưới dạng lưới: Chọn View/ Zoom/Show Gird.

- Học bài và đọc phần 3: Lật và quay hình vẽ.

Tiết 3+4: TIN HỌC (5A)

Em tập vẽ

Bài 9: Vẽ tranh theo đề tài (t1+2)

< Soạn dạy như tiết 1+2 lớp 5B >

Buổi chiều:

Thứ sáu ngày 21 tháng 10 năm 2016

Tiết 1: TOÁN (2A)

Tìm một số hạng trong một tổng
I- Mục tiêu;


- Biết tìm x trong các bài tập dạng x+ a = b; a + x = b (với a,b là các số có không quá 2 chữ số), bằng sử dụng mối quan hệ giữa các thành phần và kết quả của phép tính.

- Biết cách tìm một số hạng khi biết tổng và các số hạng kia…
II- Đồ dùng dạy học


- Hình vẽ như SGK, ô vuông

III- Hoạt động dạy học:

	1- Giới thiệu bài1’

2- Bài mới.15’

- GV treo hình vẽ trong phần bài học cho h/s quan sát.

- Nêu nhận xét về mối quan hệ giữa số hạng và tổng để nhận ra mỗi số hạng bằng tổng trừ đi số hạng kia.

- Cho HS quan sát hình vẽ ở cột giữa bài học để nêu bài toán.

- GV nêu: Nếu gọi số ô vuông bị che lấp (số chưa biết) là x

      Ta có: x + 4 = 10 « vuông.
- GV ghi: x + 4 = 10.
- GV chỉ từng thành phần của phép tính hỏi:

+ Trong phép cộng này x gọi là gì? 4 gọi là gì? 10 gọi là gì?

+ Muốn tìm x ta làm thế nào?

* Rút ra kết luận.
3- Thực hành.20’

Bài 1:

- G/v cho h/s làm bảng con.
- Nêu cách làm.
Bài 2: Gọi h/s nêu cách làm.
Bài 3:

- Củng cố dạng toán, cách làm.
- Chấm bài – Nhận xét.
4 - Củng cố - Tổng kết. (3’)
	- H/s quan sát viết số thích hợp.

    6 + 4 = 10

   10 – 4 = 6

   10 – 6 = 4

- Hs nêu.
- H/s nêu: Có 10 « vuông, có một số ô bị che lấp, còn lại 4 «. Hỏi  có bao nhiêu ô bị che?

- Số hạng chưa biết.
- Số hạng đã biết.
- Tổng.
- Lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.
- H/s tự giải vào bảng con.
- H/s nhắc lại cách làm.
- H/s đọc đề.
- Lớp làm bảng con.
- Chữa bài, nhận xét.
- 1 h/s nêu cách làm.
- Lớp làm bài - Chữa bài.
- H/s đọc đề - xác định dạng toán.
- Giải vào vở.
- 1 em lên bảng chữa bài.



- Hs lấy VD về tìm số hạng chưa biết.


* Dặn hs ghi nhớ cách làm.


Tiết 2: THỦ CÔNG (2A)

Ôn tập chương I: Kỹ thuật gấp hình.
I. MỤC TIÊU:

· Củng cố được kiến thức .Kĩ năng gấp hình.

· Gấp được ít nhất một hình để làm đồ chơi.

· Rèn tính cẩn thận, kiên nhẫn, khéo tay biết tự làm đồ chơi.

*    Với HS khéo tay: Gấp được ít nhất hai hình để làm đồ chơi. Hình gấp cân đối.

II. CHUẨN BỊ:

· Các mẫu gấp hình của bài 1, 2, 3.

III. NỘI DUNG KIỂM TRA:

· Đề kiểm tra: “Em hãy gấp 1 trong những hình gấp đã học từ hình 1 – 3”.

· Nêu mục đích yêu cầu của bài kiểm tra: Gấp được 1 trong những sản phẩm đã học, đúng qui trình, cân đối, các nếp gấp thẳng, phẳng.

· Cho HS nhắc lại tên các hình đã gấp và cho HS quan sát lại các mẫu đã học.

· Tổ chức cho HS làm kiểm tra (giúp đỡ HS yếu).

IV. ĐÁNH GIÁ:

· Theo 2 mức: 

· Hoàn thành 

· Chưa hoàn thành.

V. NHẬN XÉT DẶN DÒ:

· Dặn dò mang đủ dụng cụ học tập để gấp tiếp các hình tiếp theo.


Tiết 3: TIẾNG VIỆT* (2A)

Luyện viết bài: Bàn tay dịu dàng.
I . Mục tiêu:


- Nghe viết lại chính xác, trình bày đúng, đẹp đoạn 1 bài:  "Bàn tay dịu dàng”

- Luyện tập phân biệt đúng những tiếng có PÂĐ r/ d / gi. - HS vận dụng đặt đựơc câu theo yêu cầu của GV.


- Giáo dục ý thức giữ  vở sạch  viết  chữ  đẹp  cho  HS.

II . Đồ dùng dạy học:  


- Bảng phụ.
III. Hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ:  

- HS viết bảng lớp, bảng con từ : đôi giày da, ra vào.

-  Tự nghĩ và viết 1 từ có PÂĐ: r/ d/ gi?

- Gv nhận xét, sửa sai.
2. Bài mới:

  
a. Giới thiệu bài.
b. Hướng dẫn HS nghe - viết:
	* Tìm hiểu nội dung đoạn viết:

- GV đọc đoạn viết.

- GV hỏi: 

+ Chuyện gì xảy ra với An và gia đình?

+ Tìm những từ ngữ cho thấy An rất buồn khi bà mất?

* Hướng dẫn cách trình bày:

- GV hỏi: Đoạn viết có mấy câu? Những chữ nào trong bài đ​ược viết hoa? Vì sao? Cách trình bày đoạn viết ntn?
* Hư​​​ớng dẫn viết từ khó:

- Yêu cầu HS tìm các từ khó, dễ lẫn.
- Cho HS đọc, luyện viết từ khó.
* Viết chính tả :
- GV đọc bài cho HS viết vào vở.

* Soát lỗi, chấm bài, nhận xét.
	- HS theo dõi SGK, đọc thầm.
- HS trả lời:
=> Bà An mất.
=> … ngồi lặng lẽ, lòng nặng trĩu nỗi buồn, nói thì thào...
=> Có 3 câu. Các chữ đầu câu, tên riêng phải viết hoa: Bà, Sau, An...

=> Viết lùi vào mác 1 «.

- HS tìm và nêu các từ khó, dễ lẫn …
- HS đọc, viết : trở lại, nặng trĩu nỗi buồn...
- HS viết bài vào vở.

- HS soát bài, sửa lỗi.

	c. Hướng dẫn HS làm bài tập.
	

	* Bài 1: Điền r/ d/ gi vào chỗ chấm trong các từ sau: 

        a. cái …ăng              b. ... a vị

        c. …ao hàng             d. thịt ...a

- Yêu cầu 4 HS làm bảng lớp.

- Nhận xét, chốt kết quả đúng.

* Hãy đặt 1 câu có chứa 1 trong các từ tìm được ở BT 1?
	- Nêu yêu cầu BT.

- Lớp làm vở.

- Nhận xét, chữa bài.

- HS đặt câu, đọc câu trước lớp:

    VD: Em có cái răng sún.

	3. Củng cố, dặn dò:     

* Đoạn viết cho em biết điều gì?

- Nhận xét tiết học. Chuẩn bị bài sau.
	- HS nêu.
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